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NGHIÊN CỨU DỊ HÌNH HỐC MŨI QUA NỘI SOI VÀ CẮT LỚP VI TÍNH 

 
Trần Văn Việt - Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 

Hoàng Thái Hà - Đại học Y Hà Nội 
 

Tóm tắt 
Nghiên cứu 72 trường hợp có dị hình hốc mũi được 

khám phát hiện trên nội soi và CLVT, chúng tôi thấy 
dị hình cuốn giữa 38,8%. Trong đó xoang hơi cuốn 
giữa chiếm 82,2%. DH mỏm móc chiếm 33,4%. Chủ 
yếu gặp mỏm móc đảo chiều cong ra trước 97,4%. 
DHVN chiếm 31,8%. Trong đó DHVN ở vùng 4 gặp 
nhiều nhất 60,9%. DHVN chèn ép khe giữa là 43,5%, 
DHVN chạm vào cuốn mũi là 56,5%. DH vách mũi 
ảnh hưởng tới đường vận chuyển niêm dịch của hệ 
thống xoang trước 96,7%. Với viêm xoang trước, DH 
TB Haller 100%, tiếp theo là các DH cuốn giữa 
85,7%, DH mỏm móc 75%. 

 Summary 
Study of 72 cases of allergic nasal examination on 

endoscopy and computerized tomography, we showed 
that central book deformities were 38.8%, in which the 
central little book sinus accounted for 82.2%. Hook tip 
deformities accounted for 33.4%. The reverse hook tip 
curved before was 97.4%. Malformed septum 
accounted for 31.8%, in which malformed septum in 
part 4 was 60.9%. Deformities of baffled pinched 
between slots was 43.5%. Allergic touching the nose 
septum was 56.5%. Nasal wall deformities affecting 
transport mucus of previous sinus system was 96.7%. 
With front sinusitis, the TB Haller deformities were 
100%, followed by 85.7% of central book deformities, 
and 75% of hook tip deformities.  

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trước đây việc thăm khám mũi xoang chủ yếu dựa 

vào soi đèn Clar nên có nhiều hạn chế, các dị hình 
hốc mũi dễ bị bỏ qua, đặc biệt là những dị hình vùng 
khe giữa hoặc những dị hình ở sâu trong hốc mũi và 
trong xoang. Ngày nay, sự ra đời và phát triển mạnh 

mẽ của nội soi ánh sáng lạnh, kết hợp với chụp cắt 
lớp vi tính (CLVT) đã giúp phát hiện được những hình 
ảnh dị hình mà khám điện quang thường không thấy 
được. Kỹ thuật nội soi chẩn đoán kết hợp với CLVT 
mũi xoang đã đem lại nhiều tiến bộ vượt bậc trong 
chẩn đoán và điều trị bệnh lý dị hình mũi - xoang. Vì 
vậy chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: 

1. Nghiên cứu các hình thái dị hình hốc mũi qua 
nội soi và CLVT. 

2. Đối chiếu các dị hình với bệnh lý mũi xoang để 
rút ra những kinh nghiệm trong chẩn đoán và chỉ định 
điều trị.  
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. Gồm 72 bệnh nhân 

được chẩn đoán có dị hình hốc mũi và được điều trị tại 
Bệnh viện Tai Mũi Họng TW. Bệnh nhân có dị hình 
hốc mũi được phát hiện trên phim CLVT, nội soi. 

2. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tiến 
cứu mô tả. 

2.1. Phương tiện nghiên cứu 

ống nội soi cứng có đường kính 4mm, 2.7mm với 
các góc nhìn 00, 300, 700. Video camera gắn liền với 
ống nội soi. Máy chụp ảnh chuyên dụng có hệ thống 
nối với ống nội soi hoặc máy chụp ảnh thông thường 
chụp hình ảnh trên màn hình Video. 

2.2. CLVT: Thực hiện các lớp cắt (Coronal), dày 
4mm và cách nhau nhau 3mm từ bờ trước xoang trán 
đến thành sau xoang bướm. CLVT đánh giá các hình 
ảnh dị hình vách mũi xoang, dị hình vách ngăn, tổn 
thương các xoang và các DH. 

3. Xử lý số liệu: Bằng phương pháp thống kê  
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
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1. Tuổi, giới. Nhóm tuổi <18 tuổi 12,5%. Nhóm tuổi 
từ 18 - 45 cao nhất (54,2%). Nhóm tuổi từ 45- 60 
(27,8%). Trên 60 tuổi chiếm 5.5%. Nữ cao hơn ở nam 
(51,4%, 48,6%). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
của Nguyễn Thị Tuyết [3] và Nguyễn Thị Thanh Bình [1].  

2. Sự kết hợp giữa DH vách ngăn với DH khe 
giữa 

Vị trí DH N % 
DH khe giữa đơn thuần 49 68,1 
DH vách ngăn đơn thuần 11 15,3 

Phối hợp DH (DHKG + DHVN) 12 16,6 
Tổng số 72 100 

Nhận xét: Sự kết hợp giữa DHKG và DHVN. Các 
bệnh nhân có DHKG đơn thuần thường gặp hơn 
(68,1%). DHVN đơn thuần gặp tỉ lệ 15.3%. DH phối 
hợp có tỉ lệ là 16.6%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê với p<0.05. DH cuốn giữa là gặp nhiều nhất 
(38,8%), tiếp đó là DH mỏm móc với 33,3%. DH bóng 
sàng gặp 18.1%. ít gặp nhất là DH TB Haller 8,4% và 
DH TB đê mũi 4,2%. DH vách ngăn 31.9% Sự khác 
biệt giữa các loại DH hốc mũi là có ý nghĩa thống kê 
với p<0.05.  

3. Sự phối hợp của từng loại dị hình.  

Đặc điểm 
(n=72)  

DH 
cuốn 
giữa 

DH 
mỏm 
móc 

DH 
bóng 
sàng 

DH TB 
đê mũi 

DH TB 
Haller 

DH 
vách 
ngăn 

Đơn thuần 16 14 5 2 3 11 
Phối hợp 12 10 8 1 3 12 
Tổng số 28 24 13 3 6 23 
Nhận xét: Chủ yếu gặp DH mỏm móc đơn thuần 

(14/24) cũng có tỉ lệ cao hơn dạng phối hợp (10/24). 
4. Phân bố các nhóm dị hình.  
Vị trí 
(n=72) 

Cuốn 
giữa 

Mỏm 
móc 

Bóng 
sàng 

TB đê 
mũi 

TB 
Haller 

Vách 
ngăn 

1 bên 11 9 2 1 4 23 
2 bên 17 15 11 2 2 0 
Tổng số 28 24 13 3 6 23 
Nhận xét: DH bóng sàng thường gặp ở cả hai bên 

84.6%, chỉ có 2/13 trường hợp gặp ở một bên 
(15.4%). Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p 
<0.05). Trong số 28 bệnh nhân có DH cuốn giữa thì tỉ 
lệ dị hình có ở hai bên hốc mũi cao hơn một bên 
(17/28, 11/28). Nhưng sự khác biệt này không có ý 
nghĩa thống kê với p>0.05. 

5. Phân bố dị hình cuốn giữa.  

Hình thái Bên trái Bên phải 
Tổng 2 bên 

N % 

Xoang hơi 21 16 37 82,2 
Đảo chiều 4 4 8 17,8 
Tổng số 25 20 45 100 
Nhận xét: Với các bệnh nhân DH cuốn giữa, 

thường gặp nhất là xoang hơi trong cuốn mũi giữa với 
37 trường hợp (82,2%), DH cuốn giữa đảo chiều ít 
gặp với 8 trường hợp (17,8%). Sự khác biệt trên có ý 
nghĩa thống kê với p<0.05. Kết quả trên phù hợp với 
các nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyết (88% và 9%), 
cao hơn nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Bình 

(53,4% và 13,3%) [1].[3]. Cũng theo tác giả Bolger [5] 
thì xoang hơi cuốn giữa thường gặp còn cuốn giữa 
đảo chiều ít gặp hơn.  

Theo Kennedy [6][7] ở những bệnh nhân có xoang 
hơi cuốn giữa hay kèm theo những dấu hiệu viêm 
xoang, nhất là khi có thêm các hình thái giải phẫu 
khác làm hẹp đường dẫn lưu của PHLN như bóng 
sàng quá phát. Cuốn giữa đảo chiều cũng có thể dễ 
dàng gây chèn ép phễu sàng gây nên các triệu chứng 
và bệnh lý viêm xoang 

6. Phân bố dị hình mỏm móc 
 

Hình thái Bên trái Bên phải 
Tổng 2 bên 
n % 

Xoang hơi 0 1 1 2,6 
Đảo chiều cong ra 

trước 
20 18 38 97,4 

Tổng số 20 19 39 100 
 

Nhận xét: DH mỏm móc chủ yếu gặp hình ảnh 
đảo chiều cong ra trước (97,4%). Không gặp trường 
hợp nào mỏm móc cong ra ngoài hoặc kết hợp vừa 
đảo chiều vừa có xoang hơi. Kết quả này phù hợp với 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyết (92,8% mỏm móc 
cong ra trước). Theo Zinreich và Bolger tỉ lệ gặp 
xoang hơi mỏm móc là 0,4% và 3%[5]. Dị hình mỏm 
móc chúng tôi gặp ở cả hai bên là 15/24 trường hợp 
(62,5%), một bên là 9/24 (37,5%). Theo Nguyễn Thị 
Thanh Bình thì tỉ lệ trên là 78,9% và 21,1%. Dị hình 
mỏm móc cong ra trước tạo hình ảnh “Hai cuốn giữa” 
sẽ áp sát tì đè vào cuốn giữa, sự tì đè kéo dài sẽ gây 
hiện tượng phù nề niêm mạc và rối loạn lông chuyển. 
Dị hình này cũng gây hiện tượng chèn ép trực tiếp 
rãnh bán nguyệt và phễu sàng. Tuy nhiên theo 
nghiên cứu của chúng tôi rất ít gặp tổn thương 
này[8][9]. 

7. Đối chiếu dị hình vách ngăn theo 5 vùng của 
Cottle.  

 

Hình thái 
Vị trí 

Lệch, 
vẹo 

Mào Gai n % 

Vùng 3 4 2 0 6 26,1 
Vùng 4 6 5 3 14 60,9 
Vùng 5 0 1 2 3 13,0 
Tổng số 10 8 5 23 100 
 
Nhận xét: DHVN chỉ gặp ở vùng 3, 4 và 5, ở vùng 

4 gặp với tỷ lệ cao nhất là 60,9%, vùng 3 chiếm 
26,1%. Sự khác biệt trên là có ý nghĩa thống kê với 
p<0.05. Dị hình vách ngăn ở các vùng thấp của hốc 
mũi (vùng3) thường chạm vào cuốn mũi gây ra các rối 
loạn chức năng thông khí của mũi, gây các triệu 
chứng ngạt mũi. Dị hình ở các vùng 4,5 thường hay có 
sự chèn ép vùng khe giữa, gây nên các triệu chứng 
đau đầu, có thể gây viêm các xoang phụ thuộc, làm 
tắc nghẽn luồng khí lên khe khứu gây rối loạn chức 
năng ngửi. Ngoài ra, dị hình vách ngăn còn có tác 
động như những gai kích thích gây ra các biểu hiện dị 
ứng: ngứa mũi, hắt hơi, chảy mũi trong. 
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8. Đối chiếu DH vách mũi xoang với đường vận 
chuyển niêm dịch.  

 

Đường 
VCND 

Cuốn 
giữa 

Mỏm 
móc 

Bóng 
sàng 

TB 
đê 
mũi 

TB 
Haller 

n % 

Hệ 
thống 
xoang 
trước 

41 39 24 5 8 117 96,7 

Hệ 
thống 
xoang 
sau 

4 0 0 0 0 4 3,3 

 

Nhận xét: Trong tổng số 72 bệnh nhân, qua thống 
kê có 121 DH các loại ở vách mũi xoang. DH vách 
mũi xoang thường gặp có ảnh hưởng rất lớn tới đường 
vận chuyển niêm dịch của hệ thống xoang trước với tỷ 
lệ 96,7%, ảnh hưởng tới đường vận chuyển niêm dịch 
của hệ thống xoang sau chiếm 3,3%. Kết quả có ý 
nghĩa thống kê với p< 0.05. 

Dị hình cuốn giữa thường đi kèm với viêm xoang 
hàm và xoang sàng trước với các tỉ lệ 92,9% và 
85,7%, trong khi đó với viêm xoang trán có tỉ lệ thấp 
hơn (53,6%). Kết quả này cao hơn với nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Thanh Bình (77,8%; 55,6% và 33,3%)[2]. 
Như vậy dị hình cuốn giữa thường có ảnh hưởng 
nhiều đến lỗ thông xoang hàm và phễu sàng, và ít 
ảnh hưởng tới ngách xoang trán. Dị hình mỏm móc đi 
kèm với viêm xoang hàm có tỉ lệ là 87,5%, với xoang 
sàng trước là 75%, dị hình mỏm móc liên quan với 
viêm xoang trán chỉ là 33,3%, phù hợp với tác giả 
Nguyễn Thị Thanh Bình (90,9%; 72,7% và 45,5%). Dị 
hình mỏm móc cũng có thể ảnh hưởng tới cả 3 xoang, 
nhưng chủ yếu tới xoang hàm và xoang sàng trước. 

Đối với xoang hàm có thể bị hẹp lại do sự xuất 
hiện của tế bào Haller, bóng sàng quá phát, xoang 
hơi cuốn giữa hay cuốn giữa đảo chiều chèn ép vào lỗ 
thông xoang hàm. Đối với xoang sàng trước: Đường 
dẫn lưu từ trong xoang sàng trước ra ngoài thường bị 
ảnh hưởng trực tiếp bởi sự quá phát của bóng sàng, dị 
hình tế bào Haller.Đường dẫn lưu dịch tiết từ phễu 
sàng ra ngoài khe giữa có thể bị ảnh hưởng bởi các dị 
hình sau: các dị hình cuốn giữa, các dị hình mỏm 
móc. Ngoài ra, dị hình mỏm móc cong ra trước còn 
làm giảm sự thông khí nói chung của cả 3 xoang. 

10. DH bóng sàng với viêm xoang. 
 Dị hình bóng sàng liên quan đến tình trạng viêm 

xoang hàm gặp ở 13/13 trường hợp, với viêm xoang 
sàng trước là 11/13. Tỷ lệ bóng sàng quá phát có 
viêm xoang ít gặp hơn (7/13 trường hợp.  

11. Đối chiếu DH phát hiện qua nội soi CLVT. 

Vị trí DH Hình thái DH 
Nội soi CCLVT 

n % n % 

Cuốn 
giữa 

Xoang hơi 32 22,2 37 25,7 
Đảo chiều 7 4,9 8 5,5 

Mỏm móc 
Xoang hơi 0 0 1 0,7 
Đảo chiều 

cong ra trước 
38 26,4 36 25,0 

Bóng 
sàng 

Quá phát 20 13,9 24 16,7 

TB đê 
mũi 

Quá phát 3 2,1 5 3,5 

TB Haller 0 0 8 5,5 

Vách 
ngăn 

Lệch, vẹo 10 6,9 10 6,9 
Mào 8 5,5 8 5,5 
Gai 5 3,5 5 3,5 

Nhận xét: Với DH cuốn giữa, nội soi chẩn đoán 
phát hiện được 32 trường hợp xoang hơi cuốn giữa, 7 
trường hợp cuốn giữa đảo chiều, còn trên CLVT phát 
hiện được 37 xoang hơi cuốn giữa và 8 cuốn giữa đảo 
chiều. Nội soi phát hiện được 38 trường hợp mỏm 
móc cong ra trước, CLVT phát hiện 36. Có 1 trường 
hợp có xoang hơi trong mỏm móc được thấy trên 
phim CLVT mà không phát hiện được trên nội soi. 
Qua nội soi thấy được 20 DH bóng sàng quá phát, 
CLVT phát hiện được 24. Đối với DHTB đê mũi quá 
phát, CLVT khẳng định đúng cả 3 trường hợp được 
phát hiện trên nội soi và phát hiện được thêm 2 
trường hợp nữa. Riêng đối với DH TB Haller là một dị 
hình nằm ở sâu không thể thấy qua nội soi mà chỉ có 
thể thấy được trên phim CLVT. Tất cả các DH được 
phát hiện qua nội soi và CLVT đều được khẳng định 
chẩn đoán trong quá trình điều trị phẫu thuật nội soi  

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi rút ra một số 
nhận xét sau:  

- Với các hình thái dị hình vách ngăn có kết quả 
CLVT phù hợp 100% với kết quả qua nội soi. 

- DH xoang hơi cuốn giữa, nội soi phát hiện được 
32, CLVT phát hiện được 37 trường hợp. 

- Dị hình cuốn giữa đảo chiều qua nội soi phát 
hiện được 7 trường hợp, nhưng trên phim CLVT phát 
hiện được 8. 

- Nội soi phát hiện được 20 bóng sàng quá phát, và 
3 trường hợp tế bào đê mũi quá phát. Nhưng qua 
CLVT chúng tôi phát hiện thấy thêm 4 trường hợp bóng 
sàng quá phát và thêm 2 tế bào đê mũi quá phát. 

- Trong nghiên cứu này, gặp DH mỏm móc chủ 
yếu là mỏm móc cong ngược ra trước, nội soi phát 
hiện 38 trường hợp, trên CLVT chỉ thấy được 36 
trường hợp. 

- Với trường hợp xoang hơi mỏm móc, chỉ thấy 1 
trường hợp duy nhất và được phát hiện trên phim 
CLVT mà không phát hiện ra qua nội soi.  

- 100% dị hình tế bào Haller thấy trên CLVT, do 
đó là một DH nằm sâu, không thể thấy qua nội soi.  

Mặc dù nội soi là một phương pháp chẩn đoán dị 
hình hốc mũi rất hữu hiệu, song giá trị quyết định lại 
là hình ảnh trên phim CLVT. CLVT không những cho 
hình ảnh khách quan và chính xác về các cấu trúc 
giải phẫu bất thường, mà còn cho thấy những hình 
ảnh bệnh lý kèm theo của vùng PHLN, của các xoang 
phụ thuộc. Ngoài ra, có những dị hình mà chỉ có 
CLVT mới phát hiện được như dị hình tế bào Haller. 
KẾT LUẬN 
1. Đặc điểm dị hình hốc mũi. 
Tỉ lệ nam /nữ không có sự chênh lệch với tỉ lệ 
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35/37 (48,6% /51,4%). DH cuốn giữa thường gặp nhất 
với 28/72 trường hợp. Trong đó có 37/45 xoang hơi 
cuốn giữa, cuốn giữa đảo chiều ít gặp hơn với 8/45 
trường hợp. DH mỏm móc gặp ở 24/72 trường hợp. 
Chủ yếu gặp mỏm móc đảo chiều cong ra trước 
(38/39), xoang hơi mỏm móc rất ít gặp (1/39). DH TB 
Haller ít gặp hơn với các tỉ lệ tương ứng là: 13/72, 3/72 
và 6/72. DHVN gặp ở 23/72 trường hợp. Trong đó tỷ 
lệ lệch, vẹo vách ngăn là 10/23, mào vách ngăn gặp 
8/23 trường hợp và gai vách ngăn là 5/23 trường hợp. 

2. Đối chiếu dị hình. 
2.1. DH vách ngăn. DHVN chỉ gặp ở vùng 3, 4 và 

5. Trong đó DHVN ở vùng 4 gặp nhiều nhất với 14/23 
trường hợp (60,9%). DHVN chèn ép khe giữa là 
43,5%, trong đó cả 10/10 trường hợp là DH vùng 4, 5. 
DHVN chạm vào cuốn mũi là 56,5%.  

2.2. DH vách mũi xoang. 
Với đường vận chuyển niêm dịch. DH vách mũi 

xoang gặp 100% và ảnh hưởng tới đường vận chuyển 
niêm dịch của hệ thống xoang trước có tỷ lệ là 96,7%, 
ảnh hưởng tới đường vận chuyển niêm dịch của hệ 
thống xoang sau là 3,3%.  

Với viêm xoang trước. Viêm xoang hàm có liên 
quan nhiều nhất với DH TB Haller,DH bóng sàng quá 
phát,DH cuốn giữa và DH mỏm móc. Viêm xoang 
sàng trước liên quan nhiều tới DH bóng sàng quá 
phát (11/13 trường hợp), DH TB Haller (6/6), tiếp theo 
là các DH cuốn giữa (24/28), DH mỏm móc (18/24). 
Viêm xoang trán có liên quan mật thiết với TB đê mũi 
quá phát (3/3trường hợp).  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nguyễn Thị Thanh Bình (2001), “Ph ţ hiện dị hình khe 
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Tóm tắt 
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu 

60 bệnh nhân đột quỵ não cấp điều trị thở máy tại 
khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Đức Giang từ 1/2012 
đến 12/2012. Kết quả: Tuổi trung bình là 71,1 ±11,7, 
tỷ lệ nam 66,7%, tỷ lệ bệnh nhân chảy máu não phải 
thở máy là 71,7%. Các yếu tố nguy cơ: tăng huyết áp 
45%; đái tháo đường trong tiền sử 10%, đột quỵ cũ 
10%. Tình trạng tăng glucose máu, tăng bạch cầu, 
tăng HA, sốt khi nhập viện không có sự khác biệt giữa 
các thể đột quỵ. Điểm Glasgow trung bình khi nhập 
viện là 7,7±2,9; khi đặt nội khí quản 6,5±1,7 điểm, 
88,7% có Glasgow ≤ 8 điểm khi thở máy; 61,7% đặt 
nội khí quản là do tổn thương thần kinh, tỷ lệ tử vong 
và xin về là 75%. Các yếu tố tiên lượng tử vong tại 
viện hoặc xin về là: Glasgow khi vào viện ≤ 8 điểm 
(OR= 6,8; CI 1,8-25,1), Glasgow khi thở máy ≤ 8 điểm 
(OR=5; CI 1-26,1), đột quỵ chảy máu não (OR=4,6; 
CI 1,3-15,9). 

Từ khóa: Đột quỵ, thở máy 

summary 
Methods: Analysis was made of 60 acute stroke 

patients who required mechanical ventilation at §uc 
Giang hospital from 1/2012 to 12/2012. Results: The 
mean age was 71.1 ±11.7, male 66.7%, hemorrhage 
patients who required mechanical ventilation 71.7%. 
The risk factors: hypertention 45%, diabete 10%, 
stroke in history 10%. Hyperglycemia, 
hyperleucocyte, hypertention, fever at hospital 
admission were no significant differences between 
cerebral infarction and cerebral haemorrhage. The 
mean of Glasgow Coma Scale (GCS) at hospital 
admission was 7.7±2.9, at intubation was 6.5±1.7; 
88.7% patients had GCS ≤ 8 at the time intubation. 
Intubation because of neurological deterioration 
61.7%, the mortality rate was 75%. The predictor 
factors of death in hospital were: GCS at hospital 


